Huỳnh Hồng Quang- Khoa Nghiên cứu lâm sàng bệnh sốt rét


Vỡ lách tự phát do Sốt Rét

báo cáo hai trường hợp và tổng hợp y văn thế giới

Sốt rét-một trong những bệnh thường gặp trong vùng Đông Nam Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1992, khoảng 18.676 ca sốt rét (SR) được chẩn đoán tại Thổ Nhĩ Kỳ và thành phố Diyarbakir chiếm tỷ lệ cao nhất (4168 ca), và thành phố SanliUrfa (3578 ca). Đặc biệt SR tăng nhanh trong suốt khoảng thời gian 1994-1995 với số ca SR là 84.345 và 82.094. Vỡ lách do SR là rát hiếm. Chúng tôi quan sát 2 ca trong năm 1998 và cả 2 bệnh nhân này đều nam giới và được điều trị với thuốc chloroquine theo liều chuẩn với SR plasmodium vivax cấp. Một trong hai bệnh nhân đã xuất hiện đau bụng và có phản ứng thành bụng, khám đau dữ dội. Bệnh nhân còn lại đau bụng và sốt. Mổ thăm dò ổ bụng cho thấy lách to trên cả 2 bệnh nhân và cắt lách được tiến hành. 

Chúng tôi xác định có 15 giai đoạn vỡ lách tự phát trong y văn của Anh từ năm 1961. Bởi vì sự gia tăng số người đi du lịch đến những vùng lưu hành SR có kháng thuốc, SR trở thành một vấn đề sức khoẻ đang trở nên quan trọng cho những nhà phẩu thuật trên toàn thế giới. Đặc biệt SR ở khu vực đông nam Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ. Việc cảnh báo dự phòng là điều nên được nêu ra cho những người du lịch đén những vùng này, nhất là vào mùa hè.

Báo cáo ca bệnh

Trường hợp 1: Bệnh nhân nam, 56 tuổi nhập viện với SR, có cơn đau bụng cấp vùng thượng vị, tiếp đó dấu hiệu phản ứng thành bụng và đau, bệnh nhân được cho uống chloroquine. Trong khoa cấp cứu, bệnh nhân tụt huyệt áp và đau vùng hố chậu trái. Siêu âm cho thấy lách lớn và đã vỡ, máu chảy tự do trong ổ bụng. Kiểm tra khoang phúc mạc thấy lượng máu khoảng 1500ml và bao lách dÓ vụn bở, vỡ độ III  và phẩu thuật viên quyết định cắt bỏ. Xét nghiệm bệnh học cho thấy lách cân nặng 950g và kích thước 21 x12 x7cm. Về  đại thể lách có màu xám đen với vết rách bao lách và khối máu tụ dưới bao. Về vi thể thấy các xoang phình to, tăng tổ chức viêm và đại thực bào. Trên lam giọt dày và giọt mỏng có sự hiện diện Plasmodium vivax . Bệnh nhân được hồi phục và xuất viện ngày thứ 6 sau khi phẩu thuật.

Trường hợp 2: Bệnh nhân nam, 32 tuổi nhập viện điều trị do thủng tá tràng tại khoa tiêu hoá. Anh ta cũng được điều trị chloroquine vì SR Plasmodium vivax. Nhập viện được 4 ngày thì bệnh nhân xuất hiện sốt cao, hạ huyết áp và đau bụng. Chúng tôi đã thực hiện chọc bụng thăm dò, có máu tự do trong khoang phúc mạc. Mở bụng thấy khoảng 1000ml máu trong khoang phúc mạc, lách lớn và kích thước lớn gấp 2 lần so với bình thường, bị xé rách mặt trước lách (độ II). Tiến hành cắt lách, lách nặng 1050g và kích thước 22 x15 x 8cm. Về đại thể, lách chuyển sang màu nâu xám với bao lách bị xé rách ở một vài chỗ. Về vi thể,  có sự sung huyết và dãn các xoang lách với nhiều vùng chảy máu, có hiện hiện Plasmodium vivax. Bệnh nhân khoẻ và được xuất viện ngày thứ 11 sau phẩu thuật.

	Bảng 1 Báo cáo trường hợp SR ở thỗ nhĩ Kỳ từ 1992 đến 1998

	Tháng
	Năm

	
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998

	1
	90
	82
	570
	1032
	973
	413
	194

	2
	80
	96
	335
	1496
	1456
	732
	492

	3
	204
	253
	1132
	3509
	3328
	1375
	998

	4
	565
	1002
	2942
	5081
	4878
	1897
	1367

	5
	931
	1642
	5557
	6372
	8021
	2996
	2069

	6
	1775
	3261
	12745
	13012
	8846
	4304
	3754

	7
	3186
	6400
	13700
	15228
	10793
	7342
	6817

	8
	3132
	8137
	12033
	12993
	7242
	5890
	6785

	9
	3438
	9391
	13221
	10896
	6656
	5069
	5382

	10
	3030
	9409
	13285
	8796
	5746
	3383
	5045

	11
	1812
	6303
	7006
	2754
	2230
	1533
	2865

	12
	433
	1234
	1819
	927
	715
	522
	1074

	Tổng 
	18676
	47210
	84345
	82096
	60884
	35456
	36842


Từ lâu, SR là một trong những bênh thường gặp ở vùng Đông Nam Anatolia của Thỗ Nhĩ Kỳ. Trong năm 1992, 18 676 ca được chẩn đoán ở Thổ Nhĩ Kỳ,  và thành phố Diyarbakir chiếm tỷ lệ cao nhất (4168 ca), theo sau là thành phố SanliUrfa (3578 ca). Vùng đông nam Anatolia nằm ở phía trên Mesopotamia, gồm có Diyarbakir,  SanliUrfa, GaziAntep, Adizâmn, Batman, Mardin, Siirt và Sirnak. Đặc biệt SR trong khoảng thờì gian 1994-1995 với 84345 và 82094 ca được chẩn đoán, Tuy nhiên, năm 1998, số ca mắc mới giảm hẳn chỉ còn 36 842 ca. Proguanil và chloroquine được xem là trị liệu dự phòng tốt nhất cho những người đi du lịch đến Đông Nam Anatolia giữa tháng 3 đến tháng 11.

Vỡ lách tự phát được mô tả chi tiết trong nhiều bệnh, trong đó SR là hay gặp nhất [10,11]. Những bệnh khác như bạch cầu đơn nhân (mononucleosis), tân sản lách (neoplasm) và bệnh ác tính về máu [12-15]. Tỷ lệ vỡ lách được xác định số liệu chưa nhiều. So sánh những ca  nhiễm trùng tự nhiên hoặc do mắc phải đã trở nên thường xuyên để điều tra vấn đề này. Nhiễm trùng tự nhiên là mắc SR thông qua con đừong muỗi đốt hoặc do ghép tạng, mô. Nhiễm trùng mắc phải là do bệnh nhân được truyền máu, dùng chung kim tiêm, tai nạn phòng thí nghiệm và do tiêm truyền thí nghiệm hoặc điều trị [16]. Qua 15 ca vỡ lách tự phát do SR được báo cáo từ năm 1960 thì chỉ có 3 ca trong số đó được xem xét và tính toán. Tỷ lệ vỡ lách tự nhiên do nhiễm trùng từ 0%(0/5870 ca nhiễm trùng) đến 2% (1/51 ca nhiễm trùng) [17-19]. Chỉ có 0,4% ca vỡ lách do nhiễm trùng mắc phải (3/75 ca nhiễm trùng)[19]. Điều đó cho thấy chỉ 15 ca được báo cáo từ năm 1960, đặc biệt những ca đó là nhiễm trùng mắc phải [16-26].

Lách lớn rất hay gặp ở những vùng SRLH trên thế giới, chiếm gần 50-80% dân số sống trong vùng SR [27]. Khi lách có thể sờ thấy được thì khi đó đã xuất hiện triệu chứng được 3-4 ngày. Nếu bệnh không được điều trị thì lách tiếp tục to lên, dẫn đến kích thước trung bình của lách trong quần thể lớn hơn vì tỷ lệ hiện mắc SR tăng lên [15]. Plasmodium vivax được xem  có liên quan mật thiết với vỡ lách tự nhiên và mắc phải [26]. Trong số những ca được báo cáo sau năm 1960, thì 9/15 ca là do plasmodium vivax (4 ca nhiễm trùng tự nhiên và 5 ca nhiễm trùng mắc phải), tất cả bệnh nhân được mô tả ở trên đều mắc P.vivax. và điều đáng chú ý vỡ lách tự phát thường xảy ra trong đợt cấp và cơn sốt sơ phát [26].

Cơ chế chính xác của vỡ lách tự phát vẫn chưa rõ. Tuy nhiên,  có ba  cơ chế đang được tin vào [1]. Thứ nhất, sự gia tăng áp lực trong xoang lách mà điều này là do tăng sản tế bào lách và ứ huyết. Thứ hai là lách có thể bị chèn ép bởi cơ bụng theo hoạt động sinh lý như đại tiện,, hắt hơi, ho hay ngồi, nằm xuống giường ngủ. Thứ ba, sự tắc nghẽn các mạch do quá trình tăng sản hệ lưới nội mô, dẫn đến cục nghẽn bít tắt và nhồi máu tại chỗ. Điều này đưa đến xuất huyết dưới vỏ và vùng liên thuỳ của lách và có thể bóc toàn bộ vỏ lách, gây xuất huyết nặng hơn ở vỏ lách. Hậu quả vỏ lách bị phù nề này sẽ toác ra. Theo bệnh học, vỡ lách tự phát bao gồm biến đổi hình ảnh vi đại thể. Về mặt đại thể, lách trong SR cấp tính thường có màu đỏ nâu vì sung huyết, ứ máu và lắng đọng nhiễm sắc. Bao ngoài của lách thì mỏng và dÓ rách. Lách trong bệnh nhân SR mạn tính thường màu xám đen, tăng mật độ mô liên kết và mô sợi, dẫn đến tăng trọng lượng lách, thường phì đại kèm theo mật độ cứng, chắc. Ngoài ra,  sự xé rách của bao lách và ở một hay vài chỗ trong nhu mô lách bên dưới có thể thấy được. Vết rách này có thể nhỏ hay lớn (độ I-IV) và có thể ở bất cứ vị trí nào trên bề mặt lách. Cả 2 ca được mô tả ở trên, đều có lách  phì đại. Vi thể,  cho thấy nhiều hạt sắc tố, hồng cầu nhiễm KSTSR và hồng cầu chưa bị nhiễm, và một quá trình tăng sinh đại thực bào trong các mao mạch, xoang tĩnh mạch và vùng tuỷ lách. Sự sung huyết và dãn mạch xoang cùng với bít tắt mạch rãi rác, mao mạch với tuỷ lách nhiều nốt hoại tử.

Cắt lách được xem như một lựa chọn điều trị các trường hợp vỡ lách tự phát do SR. Trong số 17 bệnh nhân được mô tả từ năm 1960, thì 13 bệnh nhân được điều trị phẩu thuật cắt lách. Tất cả các ca này đều được cắt bỏ toàn bộ lách. Trong những vùng không lưu hành SR, phương pháp giải phẩu được cải thiện và được xem như điều trị hỗ trợ, giúp cho việc săn sóc trước và sau mổ tốt hơn, giúp giám sát tình trạng lách vỡ trong nhiều trường hợp của chấn thương xuyên lách hay bị một vật cùn đâm thấu[28]. Điều trị bảo tồn (không phẩu thuật cắt lách) bao gồm theo dõi bênh nhân 7-14 ngày trong bệnh viện, nằm nghỉ tại giường tuyệt đối,, cho truyền dịch và máu nếu cần thiết [25]. Trong nhiều vùng SR lưu hành, quản lý bệnh nhân vỡ lách tự phát cũng nên cố gắng không phẩu thuật mà điều trị bảo tồn. Với những bệnh nhân thường xuyên đi du lịch đến những vùng SR. Phẩu thuật cắt lách nên được dành cho những bệnh nhân bị vỡ lách nghiêm trọng, liên tục chảy máu hoặc chảy máu tái phát.

	Bảng 2   Trường hợp vỡ lách do SR từ năm 1960

	Tham khảo
	Số ca
	Đường nhiễm
	Sống dài vùng SRLH
	G®

 SR
	Chủng
	Dấu  & triệu chứng
	Phẩu thuật cắt lách
	Kết quả

	[16]
	1
	TN
	Không
	Mạn
	P.malariae
	Sốc, LUQ, dấu Kehr
	Có
	Sống

	[17]
	2
	TN
	Không
	Cấp
	P.vivax
	LUQ, dấu Kehr
	Có
	Sống

	[18]
	3
	TN
	Không
	Cấp
	P. falciparum
	Không
	Không
	Sống

	[19]
	4
	MP
	Không
	Cấp
	P.vivax
	Sốt, LUQ, dấu Kehr
	Có
	Sống

	
	5
	MP
	Không
	Cấp
	P.vivax
	Không số liệu
	Có
	Sống

	
	6
	MP
	Không
	Cấp
	P.vivax
	Không số liệu
	Có
	Sống

	
	7
	MP
	Không
	Cấp
	P.vivax
	Không số liệu
	Có
	Sống

	[20]
	8
	TN
	Không
	Cấp
	P. falciparum
	LUQ, dấu Kehr
	Có
	Sống

	[21]
	9
	TN
	Không
	Cấp
	P. vivax
	Sốt, đau lưng, sốc nặng
	Không
	Tử vong

	[22]
	10
	TN
	Không
	Cấp
	P. vivax
	Sốt, tụt huyết áp, tràn máu phúc mạc
	Không
	Sống

	[23]
	11
	TN
	Không
	Cấp
	P. falciparum
	Tụt huyết áp, tràn máu phúc mạc, dấu Kerh
	Có
	Sống

	[24]
	12
	TN
	Không
	Cấp
	P. falciparum
	LUQ, sốt
	Có
	Sống

	[25]
	13
	TN
	Có
	Cấp
	P. vivax
	LUQ, mạch nhanh
	Có
	Sống

	[26]
	15
	TN
	Không
	Cấp
	P. malariae
	Sốt, LUQ, đau đầu
	Không
	Sống

	
	16
	TN
	Có
	Cấp
	P. vivax
	Sốt, LUQ
	Có
	Sống

	
	17
	TN
	Có
	Cấp
	P. vivax
	Sốt, mạch nhanh, ngất 
	Có
	Sống


Ghi chú
MP: Mắc phải

LUQ: left upper quadrant: hạ sườn trái

TN: tự nhiên


Kết luận 

Sự thay đổi cấu trúc của lách trong quá trình bệnh SR có thể dẫn đến một sự phì đại lách hoàn toàn không có triệu chứng gì hay nếu có thì biến chứng như hình thành một u máu (hematoma) và vỡ u máu này. Phơi nhiễm đầu tiên với SR và nhiễm SR P.vivax dường như là những yếu tố quan trọng trong vỡ lách tự phát. 
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Vỡ lách tự phát do sốt rét

một nguyên nhân tử vong không báo trước
Sốt rét - một bệnh thường gặp ở vùng Đông nam Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tổng hợp y văn từ năm 1961-2004, có 17 ca tử vong sốt rét (TVSR) do vỡ lách, điều này cho thấy trong một thời gian dài như vậy, song số ca TVSR do vỡ lách không nhiều. 11/17 ca này nhiễm P.vivax, 4/17 ca nhiễm P.falciparum và 2/17 ca nhiễm P.malariae, bệnh nhân được điều trị bằng chloroquine đặc hiệu. Thống kê cho thấy, trước khi vỡ bệnh nhân thường có đau bụng dữ dội, nhất là vùng hốc chậu phải, tụt huyết áp nhanh, dấu Kerh (+), gõ đục vùng thấp. Sau khi khám, chọc thăm dò ổ bụng thấy lách to vỡ, máu ngập ổ bụngtrong khoang phúc mạc, phẩu thuật cắt lách toàn phần được tiến hành. Đa số các bệnh nhân này được xuất viện sau cắt lách 7 ngày. Vấn đề đáng quan tâm, trong số 17 ca thì 15/17 ca  là những người đi du lịch đến vùng lưu hành sốt rét, giai đoạn cấp của bệnh, 

